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Quy định xét Tuyển Trung cấp chuyên nghiệp

 hệ chính quy  năm 2015
Trường Cao đẳng Hải Dương thông báo Tuyển sinh Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2015 như sau:
1. Ngành đào tạo
	Tên trường.

Ngành học. 
	Ký hiệu trường
	Mã ngành
	Xét tuyển
	Tổng chỉ tiêu
	Ghi chú
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	(2)
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	(5)
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	Hệ trung cấp chuyên nghiệp.
	
	
	
	1500
	

	Sư phạm Giáo dục Mầm non
	
	42140201
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	700
	

	Sư phạm Giáo dục Thể chất
	
	42140206
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	100
	

	Thư viện – Thiết bị trường học
	
	42320203
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Tin học ứng dụng
	
	42480207
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Sư phạm Mỹ thuật
	
	42140204
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	30
	

	Sư phạm Âm nhạc
	
	42140205
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	30
	

	Marketing
	
	42340121
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Kế toán
	
	42340303
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Công tác xã hội
	
	42760101
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Văn thư - Lưu trữ
	
	42320301
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Quản lí và bán hàng siêu thị
	
	42340105
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Quản trị Logistics (Quản lí kho hàng)
	
	42340106
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Điện công nghiệp và dân dụng
	
	42510308
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Chăn nuôi - Thú y
	
	42620106
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Trồng trọt và bảo vệ thực vật
	
	42620103
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Quản lý đất đai
	
	42850104
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Thủy lợi tổng hợp
	
	42620107
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Cơ điện nông nghiệp
	
	42510217
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Nuôi trồng thủy sản
	
	42620301
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	

	Phát triển nông nghiệp, nông thôn
	
	42620111
	- Xét tuyển theo Bằng và Học bạ lớp 9 hoặc lớp 12
	40
	


2. đối tượng tuyển SINH, người học
2.1. Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT. 
2.2. Học sinh đã tốt nghiệp THCS, tham dự kì thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp.
2.3. Học sinh đã tốt nghiệp THCS và học chương trình lớp 11 hoặc 12 THPT hoặc bổ túc THPT lớp 11 hoặc 12 nhưng nghỉ học giữa chừng.
2.4. Học sinh chỉ tốt nghiệp THCS hoặc học sinh tốt nghiệp THCS và học chương trình lớp 10 THPT hoặc bổ túc THPT nhưng nghỉ học giữa chừng.
3. ThờI GIAN ĐàO TẠO

- thời gian đào tạo: 2 năm, áp dụng cho đối tượng (2.1) của văn bản này

- thời gian đào tạo: 2 năm + 3 tháng, áp dụng cho đối tượng (2.2) của văn bản này

- thời gian đào tạo: 2 năm + 6 tháng, áp dụng cho đối tượng (2.3) của văn bản này

- thời gian đào tạo: 3 năm, áp dụng cho đối tượng (2.4) của văn bản này

4. phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, THCS và học bạ THPT, bổ túc THPT, THCS.
Hồ sơ tuyển sinh gồm (02 bộ): 
- Phiếu đăng ký tuyển sinh TCCN.
- Bằng tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, THCS (bản sao, có công chứng) hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. 
- Học bạ THPT, bổ túc THPT, THCS (bản sao, có công chứng).
5. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN

5.1. Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

- Tổng điểm tổng kết ( ≠ 0) của 2 môn văn hoá thuộc năm học cuối cấp đạt ≥ 10,0 điểm hoặc tổng điểm trung bình điểm tổng kết ( ≠ 0)  của 2 môn văn hoá thuộc 3 năm THPT hoặc bổ túc THPT đạt ≥ 10,0 điểm.
5.2. Tốt nghiệp THCS và tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT nhưng chưa được công nhận tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT

- Tổng điểm tổng kết ( ≠ 0) của 2 môn văn hoá thuộc năm học cuối cấp đạt ≥ 10,0 điểm hoặc tổng điểm trung bình điểm tổng kết ( ≠ 0)  của 2 môn văn hoá thuộc 3 năm THPT hoặc bổ túc THPT đạt ≥ 10,0 điểm.
5.3. Tốt nghiệp THCS và học chương trình lớp 11 hoặc 12 THPT hoặc bổ túc THPT lớp 11 hoặc 12 nhưng nghỉ học giữa chừng hoặc chưa tham dự kì thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT

- Tổng điểm tổng kết ( ≠ 0) của 2 môn văn hoá thuộc năm học cuối THCS, THPT, bổ túc THPT đạt ≥ 10,0 điểm hoặc tổng điểm trung bình điểm tổng kết ( ≠ 0) của 2 môn văn hoá thuộc 4 năm THCS hoặc các năm THPT hoặc bổ túc THPT đạt ≥ 10,0 điểm.

5.4. Chỉ tốt nghiệp THCS hoặc tốt nghiệp THCS và học chương trình lớp 10 THPT hoặc bổ túc THPT


- Tổng điểm tổng kết ( ≠ 0) của 2 môn văn hoá thuộc năm học lớp 9 đạt ≥ 10,0 điểm hoặc tổng điểm trung bình điểm tổng kết ( ≠ 0) của 2 môn văn hoá thuộc 4 năm THCS đạt ≥ 10,0 điểm
Ghi chú: 

- Thí sinh dự tuyển đạt 1 trong 4 tiêu chí trên thì thuộc diện trúng tuyển
6. Đối tượng ưu tiên ( áp dụng theo Điều 9 quy chế tuyển sinh hệ TCCN của Bộ GD và ĐT)


- Nhóm ưu tiên 1: Đối tượng 1 – 4; điểm ưu tiên là 2,0 điểm


- Nhóm ưu tiên 2: Đối tượng 5 – 7; điểm ưu tiên là 1 điểm


- KV2: 0,5 điểm; KV2-NT: 1 điểm; KV1: 1,5 điểm

7. Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:

- Phòng Tư vấn – Tuyển sinh, Trường Cao đẳng Hải Dương

Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Duệ, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương


Tel: 0320 3898010 hoặc 0320 3898025

Học sinh học xong trung cấp chuyên nghiệp được đào tạo liên thông lên cao đẳng và đại học hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
   trường cao đẳng H ải Dương
                   chủ tịch hđts






